Sáng kiến kinh nghiệm : "phương pháp giải bài toán chia hết toán 6"


PHẦN i: mở đầu
   i-Lí do chọn đề tài:
       Toán học là một ngành khoa học cơ bản giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống kinh tế , xă hội . Đặc biệt toán học là cơ sở, là phương tiện để nghiên cứu các ngành khoa học khác. Có thể nói toán học là chìa khóa của mọi ngành khoa học. Từ toán học đă mở ra những con đường để nghiên cứu các lĩnh vực khoa học cho đời sống của con người.
     Trong toán học có nhiều bộ môn, bộ môn nào cũng có cái hay, cái thú vị riêng của nó . Đặc biệt ở cấp THCS hiện nay, học sinh được học và nghiên cứu một số bộ môn như số học , đại số và hình học . Đây là một trong những môn góp phần trang bị cho học sinh cách học , cách sống , phát triển toàn diện và hài hoà , tự trang bị cho mình những tri thức để học lên nữa và để đi vào cuộc sống.
     Trong quá tŕnh giảng dạy bộ môn toán tôi thấy phần kiến thức về chia hết là hết sức cơ bản trong chương trình số học. Vấn đề này được đưa vào toán lớp 5, phát triển ở lớp 6, lớp 7 và được đề cập trong những bài toán nâng cao dành cho học sinh giỏi ở lớp 8, lớp 9. Trong các kì thi học sinh giỏi các cấp , đặc biệt là ở lớp 6 thì vấn đề chia hết là một nội dung hay đề cập đến và thường là những bài khó . Các bài toán về chia hết rất đa dạng , phải sử dụng các phương pháp khác nhau một cách linh hoạt, sáng tạo . Trong khi năng lực tư duy, khả năng phân tích tổng hợp của học sinh còn hạn chế nên học sinh thường bị tắc trong việc tìm ra cách giải cho loại toán này .Vấn đề đặt ra trong việc giải toán là phải biết nhận dạng bài toán và lựa chọn phương pháp thích hợp để giải . Để giúp học sinh giải quyết những khó khăn đó, đồng thời bổ sung một số kiến thức về tính chia hết . Tôi xin trình bày kinh nghiệm :" phương pháp giải bài toán chia hết toán 6" .
ii- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
- Các phương pháp thường dùng để giải các bài toán về phép chia hết.
- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức khi giải bài toán về phép chia hết.

- Củng cố và hướng dẫn học sinh làm bài tập.

iii- thời gian , địa điểm

-Nghiên cứu đề tài trong năm học 2013-2014.  

-Địa điểm nghiên cứu : trường T.H.C.S Mạo Khê I Thị Trấn Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh.

IV- đóng góp về mẶT thực tiễn
Qua quá trình giảng dạy và đúc rút kinh nghiệm của bản thân tôi thấy hầu hết những học sinh đã học được môn toán thì khả năng tiếp thu các môn khác đều rất thuận lợi chính vì vậy bản thân tôi đã cố gắng áp dụng các phương pháp giảng dạy tối ưu nhất để giúp học sinh nắm bài nhanh , thích học môn toán .

PHẦN ii: Phần nội dung

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

I.CƠ SỞ LÝ LUẬN

  Trong chương trình toán THCS có rất nhiều dạng bài tập cần vận dụng vào tính chất chia hết để giải quyết .  Dạng toán chia hết các em đã được làm quen ở chương trình tiểu học , ở lớp 6 được mở rộng trong tập hợp số nguyên , kiến thức về tính chất chia hết của tổng là cơ sở để giải thích các dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 , là một kiến thức quan trọng đề giải quyết các bài toán liên quan đến vấn đề chia hết . Do vậy học sinh phải nắm vững kiến thức , phân loại các dạng toán . Việc hệ thống bài tập thể hiện dạng toán chia hết có vai trò quan trọng , nó giúp cho học sinh phát triển khả năng tư duy, khả năng vân dụng kiến thức một cách linh hoạt vào giải toán, trình bày lời giải chính xác và logic . Đó cũng là những kỹ năng cần thiết của học sinh khi còn ngôi trên ghế nhà trường.
II. CƠ SỞ THỰC TIỂN 
        Trong quá trình giảng dạy tôi thấy khi làm các bài tập về chia hết các em thừng rất lúng túng , nguyên nhân chủ yếu là do các em chưa có kỹ năng giải toán “chia hết” vì các em chưa biết bài toán đó cần áp dụng phương  pháp  nào để giải .Từ đó dẫn đến các em ngại làm bài  , nếu làm bài thì suy luận thiếu chính xác , thiếu chặt chẽ  , thiếu các trường hợp .Vì vậy để nâng cao kỹ  năng giải toán “chia hết” thì các em phải nắm được các dạng toán , các phương pháp gỉải , các kiến thức cơ bản được cụ thể hoá trong từng bài , từng chương .Các bài toán về chia hết là những kiến thức rất cơ bản , quan trọng không chỉ trong chương trình toán 6 mà cả ở các lớp cao hơn .            

Việc giúp các em nắm chắc kiến thức về phương pháp giải bài toán chia hết ,  nhằm giúp các em phát triển tư duy suy luận và óc phán đoán, kỹ năng trình bày linh hoạt . Hệ thống bài tập tôi đưa ra từ dễ đến khó, bên cạnh đó còn có những bài tập nâng cao dành cho học sinh giỏi được lồng vào các tiết luyện tập. Lượng bài tập cũng tương đối nhiều nên các em có thể tự học , tự chiếm lĩnh tri thức thông qua hệ thống bài tập áp dụng này , điều đó giúp các em hứng thú học tập hơn rất nhiều.

CHƯƠNG II : NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
I. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
Qua thời gian giảng dạy , thực tế điều tra học sinh lớp 6D do tôi đảm nhiệm tôi thấy còn có nhiều học sinh yếu kém môn toán do nhiều nguyên nhân :

- Không nắm vững kiến thức cơ bản.

- Các em còn bỡ ngỡ với phương pháp học ở cấp T.H.C.S.

- Trong quá trình học tập còn lười học, lười suy nghĩ học sinh thường học và làm bài theo kiểu máy móc, chưa phát huy hết tính tích cực, chủ động khi học toán mà còn học theo kiểu đi theo lối mòn có sẵn.                                                     Với phương pháp học tập như vậy dẫn tới việc các em chán nản, chưa thực sự hứng thú trong học tập, chưa có niềm say mê trong học tập nói chung và trong toán học nói riêng.                                                                                                                                    Bước đầu điều tra tôi thấy chất lượng môn toán của các em học sinh ở lớp 6D .

+Có 1 em ( đạt 2,8%) hoàn thành xuất sắc bài tập có sáng tạo.

+ Có 20 em (đạt 55,6%) làm hết bài tập nhưng không có tính sáng tạo, làm                         

theo kiểu máy móc.

+ Có 15 em(đạt 41,6%) chưa biết lập luận, làm chưa hết số bài tập về nhà.

II- CÁC GIẢI PHÁP:

Nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh , tức là giúp học sinh tự tiếp cận kiến thức mới , tự tìm tòi kiến thức mới thì phải đổi mới đồng bộ (Từ công tác soạn, giảng của giáo viên , tổ chức trong giờ học , hướng dẫn học sinh những công việc làm ở nhà...
*Khi soạn bài, giáo viên cần :
- Chọn kiến thức cơ bản nhất để áp dụng phương pháp dạy học tích cực, vạch sơ đồ liên kết kiến thức được chọn với kiến thức khác của tiết học.

- Xây dựng chiến lược dạy kiến thức được chọn bằng phương pháp tích cực, muốn thế giáo viên cần xây dựng hệ thống câu hỏi, hệ thống bài tập dẫn dắt học sinh đi đến kiến thức đó.

- Vạch kế hoạch giảng những kiến thức còn lại theo những phương pháp phù hợp.

- Ngoài bài tập có trong sách giáo khoa nên bổ sung các câu hỏi, hoặc bài tập nhằm củng cố kiến thức theo hướng vận dụng toán học vào thực tiễn và rèn luyện tư duy năng động, sáng tạo.

- Việc hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà là một trong những khâu quan trọng của tiết học, học sinh có định hướng được công việc cần làm hay không, làm như thế, làm những việc gì là phụ thuộc rất lớn vào sự hướng dẫn của giáo viên ở cuối tiết học. Do đó khi soạn bài giáo viên cần coi trọng việc chuẩn bị hệ thống câu hỏi, tuỳ vào đặc điểm trình độ, tuỳ vào nội dung và phương pháp của mỗi tiết học được lựa chọn mà đưa ra hệ thống câu hỏi cho thích hợp.

* Khi tổ chức dạy học :                                                                                 

Tổ chức cho học sinh tìm kiếm kiến thức cơ bản nhất của tiết học thông qua các 
công việc sau:
- Đưa ra câu hỏi hoặc bài tập nhằm định hướng hoạt động học tập của học sinh trên cơ sở các em đã được chuẩn bị ở nhà.

- Khéo léo gợi ý để cả ba đối tượng học sinh đều tích cực trả lời câu hỏi và giải bài tập .

- Tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân hoặc trao đổi nhóm (nếu cần thiết) để các em giúp đỡ nhau.

- Thông báo kiến thức hoặc phương pháp giải cho học sinh.

- Khẳng định kết quả làm việc của học sinh - Đưa kiến thức mới vào hệ thống kiến thức vốn có của học sinh.

- Đánh giá hoạt động học tập của học sinh (trên cơ sở chuẩn bị ở nhà và làm bài tập ở lớp).
    * Để đạt được hiệu quả khi giải các bài toán nói chung và giải các bài toán về chia hết nói riêng , tôi đã hệ thống hóa lý thuyết chia hết và bài tập vận dụng tương ứng , từ dạng cơ bản nhất đến tương đối và khó hơn . Trong quá trình giải  nhiều dạng bài tập là đã hình thành khắc sâu cho các em kỹ năng giải các dạng toán chia hết.Giáo viên nêu ra các dấu hiệu chia hết hay là các phương pháp chứng minh chia hết trong SGK, ngoài ra bổ sung thêm một số phương pháp cần thiết nhất để vận dụng vào nhiều dạng bài tập khác nhau.

A- Trước hết học sinh cần nắm vững định nghĩa phép chia hết  trong SGK lớp 6 tập 1, các dấu hiệu chia hết cũng như các tính chất về quan hệ chia hết.

1. Định nghĩa

      Cho 2 số tự nhiên a và b, trong đó b khác 0, nếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a, thì ta nói a  chia hết cho b và ta có  phép chia hết a: b= x

     2.Các dấu hiệu chia hết

a) Dấu hiệu chia hết cho 2

Một số chia hết cho 2 khi và chỉ khi chữ số tận cùng của số đó là số chẵn.

b) Dấu hiệu chia hết cho 3 (hoặc 9)

Một số chia hết cho 3 (hoặc 9) khi và chỉ khi tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3 (hoặc 9).

Chú ý: Một số chia cho 3 (hoặc 9) dư bao nhiêu thì  tổng các chữ số của số đó chia  cho 3 (hoặc 9) cũng dư bấy nhiêu và ngược lại

c) Dấu hiệu chia hết cho 5

Một số chia hết cho 5 khi và chỉ khi chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5

d) Dấu hiệu chia hết cho 4 (hoặc 25)

Một số chia hết cho 4 (hoặc 25) khi và chỉ khi 2 chữ số tận cùng của số đó chia hết cho 4 (hoặc 25)

     e) Dấu hiệu chia hết cho 8  (hoặc 125)

Một số chia hết cho 8 hoặc 125 khi và chỉ khi 3 chữ số tận cùng của số đó chia hết cho 8 hoặc 125.

f) Dấu hiệu chi hết cho 11

Một số chi hết cho 11 khi và chỉ khi hiệu giữa tổng các chữ số hàng lẻ và tổng các chữ số hàng chẵn (từ trái sang phải) chia hết cho 11.

3. Tính chất của 2 quan hệ chia hết

+  0 chia hết cho b với b là số tự nhiên khác 0

+  a chia hết cho a với mọi a là số tự nhiên khác 0

+  Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho a thì a = b

+  Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a chia hết cho c

+  Nếu a chia hết cho b và a chia hết cho c mà (b, c) = 1 thì a chia hết cho b.c

+ nếu a chia hết cho m và a chia hết cho n thì a chia hết cho      BCNN(m,n)

+  Nếu a.b chia hết cho c  và (b,c) =1 thì a chia hết cho c

+ Nếu a chia hết  cho m thì k.a chia hết cho m với mọi k là số tự nhiên. 

+ Nếu a chia hết cho m, b chia hết cho m thì (a(b) chia hết cho m

+ Nếu a chia hết cho m, b không chia hết cho m thì (a(b) không chia hết cho m

+ Nếu a chia hết cho m, b chia hết cho n thì a.b chia hết cho m.n

+ Nếu (a.b) chia hết cho m và m là số nguyên tố thì a chia hết cho m hoặc b chia hết cho m.

+ Nếu a chia hết cho m thì an chia hết cho m với n là số tự nhiên

+ Nếu a chia hết cho b thì an chia hết cho bn với n là số tự nhiên 

B- Khi học sinh đã nắm chắc các vấn đề nêu trên thì giáo viên có thể đưa ra một vài phương pháp thường dùng để giải các bài toán chia hết.


Với học sinh lớp 6 tôi thường sử dụng 5 phương pháp sau:

1. phương pháp 1:    Dựa vào định nghĩa phép chia hết

Để chứng minh a chia hết cho b ( b khác 0), ta biểu diễn số a dưới dạng một tích các thừa số, trong đó có 1 thừa số bằng b (hoặc chia hết cho b).  a = b.k ( k 
[image: image1.wmf]Î

 N)   hoặc a =m.k ( m chia hết cho b)

Ví dụ 1: Chứng tỏ rằng số có dạng 
[image: image2.wmf]aaaaaa

 bao giờ cũng chia hết cho 7

Giải :


[image: image3.wmf]aaaaaa


= a.111111 = a. 7.15873  chia hết cho 7

Ví dụ 2: Chứng tỏ rằng số có dạng  
[image: image4.wmf]abcabc

 bao giờ cũng chia hết cho 11, chia hết cho 7 và chia hết cho 13.

Giải : 

Ta có : 
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= 
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+

000

 = 
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.(1000+1) =
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.11.7.13 nên 
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 chia hết cho 11, chia hết cho 7 và chia hết cho 13.

Ví dụ 3:   Chứng minh rằng, nếu lấy một số có 2 chữ số cộng với số gồm 2 chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại, ta luôn được một số chia hết cho 11 

Giải .

Gọi 2 số đó là 
[image: image11.wmf]ab

  và 
[image: image12.wmf]ba

 . Ta  có :
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+ 
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 = 10a + b + 10b + a = 11a + 11b = 11( a + b)  chia hết cho 11

2. Phương pháp 2 : Dùng các tính chất của phép chia hết.

 2.1. Dùng tính chất chia hết của một tổng, một hiệu

* Để chứng minh a chia hết cho b ( b 
[image: image15.wmf]¹

0) ta có thể làm như sau:

· Viết a = m + n mà  m ( b và n( b

· Viết a = m - n mà  m ( b và n( b

* Để chứng minh a không chia hết cho b ta viết a dưới dạng tổng của các số mà chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho b, còn các số hạng khác đều chia hết cho b.

Ví dụ 4: Chứng  tỏ rằng :

a) Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3

b) Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp là một số không chia hết cho 4.

Giải.

a) Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là n, n +1 , n + 2.

Tổng của 3 số đó là : n + ( n +1) + (n+ 2) = 3n +3 = 3( n + 1) ( 3

b) Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là : n , n+1, n+2, n+3. Tổng của 4 số đó là :
n +( n+1) + (n+2) + (n+3) = 4n + 6 = 4n + 4 + 2 = 4(n+1) + 2 không chia hết cho 4

Vậy tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp không chia hết cho 4.

Giáo viên chốt lại: Tổng của n số tự nhiên liên tiếp chưa chắc đã chia hết cho n.

2.2  Dùng tính chất chia hết của 1 tích.

Để chứng minh a chia hết cho b (b ( 0) ta có thể chứng minh bằng một trong các cách sau:

+ Ta chứng minh (a.m) chia hết cho b; (m, b) = 1 ( a chia hết cho b

+ Biểu diễn b = m.n với (m,n)= 1, sau đó chứng minh a chia hết cho m , a chia hết cho n

+ Biểu diễn a= a1 . a2,, b = b1.b2, rồi chứng minh a1 chia hết cho b1; a2 chia hết cho b2
Ví dụ 5: chứng minh  (1980a + 1995b) chia hết  cho 15 với ( a, b là số tự nhiên.

Giải: 

Vì 1980 chia hết  cho 3 nên 1980.a chia hết cho 3 với ( a.

Vì 1995 chia hết cho 3 nên 1995.b chia hết  cho 3 với ( b

Nên (1980a + 1995b) chia hết cho 3.

Chứng minh tương tự ta có: (1980a + 1995b) chia hết cho 5 với ( a, b mà (3,5) = 1.

( (1980 a + 1995b) chia hết cho 15

Ví dụ 6: chứng minh rằng tích của 2 số chẵn liên tiếp luôn chia hết cho 8.

Giải:
  Gọi 2 số chẵn liên tiếp là 2n, 2n +2 ( n 
[image: image16.wmf]Î

 N)

Tích của 2 số chẵn liên tiếp là 2n.(2n +2) = 4.n.(n+1)

Vì  n và n + 1 là 2 số tự nhiên liên tiếp nên n.(n+ 1) chia hết cho 2

Mà 4 chia hết cho 4  nên 4.n.(n+1) chia hết cho (4.2)

( 4.n.(n+1) chia hết cho 8

( 2n.(2n + 2) chia hết cho 8

* Giáo viên nhận xét : Như vậy khi gặp những bài toán chứng minh một tổng, một hiệu hoặc một tích chia hết cho một số mà các tổng, hiệu, tích đó có thể phân tích được thành tích các thừa số, ta thường sử dụng các tính chất của phép chia hết.

3. Phương pháp 3: Dùng định lí về chia có dư
     ĐÓ chứng minh n chia hết cho p ta xét mọi trường hợp  về số dư khi chia n cho p: 
Ta viết n = p.k + r, trong đó  r = 0, 1, ..., p-1; k 
[image: image17.wmf]Î

 N. Rồi xét tất cả các trường hợp của r.

Ví dụ 7: Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n + 3).(n +6) chia hết cho 2.

Giải:   Với mọi n  ta có thể viết hoặc n = 2k + 1 hoặc n= 2k

- Với n= 2k +1 ta có:

 (n+3).(n+6) = (2k+1 +3).(2k+1+6) = (2k+4).(2k+7) = 2.(k+2).(2k+7) chia hết cho 2.

- Với n= 2k ta có :

  ( n+3)(n+6) = (2k+3)(2k+6) = (2k+3)(k+3).2 chia hết cho 2.

 Vậy với mọi n 
[image: image18.wmf]Î

 N thì (n+3)(n+6) chia hết cho 2.

Ví dụ 8: chứng minh rằng: 

a) Tích của 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3

b) Tích của 4 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 4.

Giải: a) Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp  là n, n+1, n+2

Tích của số tự nhiên liên tiếp là : n.(n+1).(n+2)

Mọi số tự nhiên khi chia cho 3 có thể nhận một trong các số dư 0;1;2

- Nếu r = 0 thì n chia hết cho 3 ( n.(n + 1).(n+ 2) chia hết cho 3

- Nết r = 1 thì n = 3 k + 1 (k là số tự nhiên)

( n+2 = 3k +1 + 2 = (3 k +3) chia hết cho 3

(n. (n+1).(n+2) chia hết  cho 3

- Nếu r = 2 thì n = 3k+ 2 (k là số tự nhiên)

( n+1 = 3k +2 +1 = 3k +3 chia hết cho 3

(n.(n+1) . (n+2) chia hết cho 3

Tóm lại, n.(n+1).(n+2) chia hết cho 3 với mọi n là số tự nhiên.

b) Chứng minh tương tự ta có: n.(n+1).( n+2).( n+3) chia hết cho 4 với mọi n là số tự nhiên.

 Sau khi giải bài tập tập này, giáo viên yêu cầu học sinh nêu bài tập này ở dạng tổng quát. 

Giáo viên khắc sâu cho học sinh : Tích của n số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết  cho n.

Giáo viên nhận xét: Phương pháp này thường được sử dụng khi chứng minh một biểu thức có chứa biến chia hết cho các số tự nhiên có một chữ số. Khi chứng minh một biểu thức chia hết cho các số tự nhiên lớn hơn 10 ta không sử dụng phương pháp này vì phải xét nhiều trường hợp.

4. Phương pháp 4: Dùng các dấu hiệu chia hết có liên quan đến chữ số tận cùng.

Ví dụ 9:  Chứng minh rằng : 1028 + 8  chia hết cho 72

 Giải:

 Ta có 1028 + 8 = ( 100...0       +   8) = 100. . .08 có tổng các chữ số bằng 9 nên chia hết cho 9. 

1028 + 8 = = 100. . .08   có tận cùng bằng 008 nên chia hết cho 8.

Vì ( 8,9) =1 nên 1028+ 8 ( (8.9) hay  1028+ 8 ( 72.

*Giáo viên nhận xét: Phương pháp này thường sử dụng để chứng minh các bài toán mà số chia là các số tròn chục ( 10, 100, ...) hay các số chia mà dấu hiệu chia hết có liên quan đến chữ số tận cùng ( ví dụ : 5, 4, 8, 25, 125), hoặc số chia có thể phân tích thành tích các số có dạng như trên.

5. Phương pháp 5:  Sử dụng nguyên tắc Đirichlet.

Nội dung của nguyên tắc Đirichlet: “Nếu có n+1 con thỏ, xếp vào n chuồng, thì ít nhất 1 chuồng chứa từ 2 con thỏ trở lên”.

Ví dụ10: Chứng minh rằng trong 6 số tự nhiên bất kì luôn tìm được 2 số có hiệu chia hết cho 5.

Giải: 

Một số khi chia cho 5 có thể nhận một trong các số dư là : 0; 1; 2; 3; 4.

Trong 6 số tự nhiên bất kì khi chia cho 5 luôn tồn tại ít nhất 2 số có cùng số dư ( nguyên tắc Đirichlet).

· Hiệu của 2 số chia hết cho 5.

C- Khi học sinh đã nắm vững các phương pháp thường dùng để Chứng minh chia hết, giáo viên có thể giao một số bài toán về chia hết nhằm giúp học sinh nắm một cách có hệ thống các kiến thức về phép chia hết. 

1. Dạng 1: Dạng toán điền vào * để được số chia hết cho một số.

Bài toán 1: Điền vào * để số 35* 

a) chia hết cho 2

b) chia hết cho 5

c) chia hết cho cả 2 và 5

Đây là dạng toán hết sức cơ bản. khi gặp dạng toán này thì đương nhiên giáo viên phải cho học sinh tái hiện lại dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 và số như thế nào chia hết cho cả 2 và 5.


a)  
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[image: image20.wmf]*{0;2;4;6;8}

ẻ



b) 
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c) 
[image: image22.wmf]35*2
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 và 5 
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Bài toán 2: Điền vào * để


a) 
[image: image24.wmf]3*53

M



b) 
[image: image25.wmf]7*29
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Tương tự như bài toán 1 học sinh có thể vận dụng trực tiếp dấu hiệu chia hết cho 3 và cho 9 để làm 


a) 
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}

*1;4;7

ÛÎ



b) 
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2.Dạng 2: Tìm các chữ số chưa biết của một số:

Bài toán 3: 
a) Tìm tất cả các số x,y để số 
[image: image30.wmf]y

x

5

34

 chia hết cho 36.

b) Tìm các chữ số x, y để  
[image: image31.wmf]xy

21

 chia hết cho 3, 4 ,5 .

Giải

Vì (4;9) = 1 nên 
[image: image32.wmf]y

x

5

34

 chia hết cho 36 (   
[image: image33.wmf]y
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34

 chia hết cho 9 và  
[image: image34.wmf]y

x

5

34

 chia hết  cho 4.

Ta có:  
[image: image35.wmf]y

x

5

34

  chia hết cho 4 ( 5y chia hết cho 4 ( y(( 2;6(.


[image: image36.wmf]y
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 chia hết cho 9 ( ( 3+4+x+5+y) chia hết cho 9

( (12+x+y) chia hết cho 9

Vì x,y là các chữ số nên x+y ( ( 6;15(.

Nếu y = 2 thì x = 4 hoặc x = 13 >9 (loại)

Nếu y = 6 thì x = 0 hoặc x = 9

Vậy các số phải tìm là: 34452; 34056;34956

b) Ta có : 
[image: image37.wmf]xy
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Nếu  y = 5 thì 
[image: image39.wmf]xy
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  không chia hết cho 4

Nếu y = 0 thì 
[image: image40.wmf]xy
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 chia hết cho 4 ( 
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x

( 4 (  x 
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( 3 ( (2 + 1 + x + 0) ( 3 ( (3+ x)( 3 ( x
[image: image44.wmf]Î

 (0; 3; 6; 9(.         ( 2)

Kết hợp (1) và ( 2) ( x 
[image: image45.wmf]Î

 (0; 6(.

Vậy các số cần tìm là: 2100 ; 2160

Bài toán 4: Tìm chữ số a, b sao cho 
[image: image46.wmf]879
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 và a – b  = 4

Lập luận
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Mà điều kiện a – b = 4 nên ta loại a + b = 3. Từ a –b = 4 và a + b = 12

ta tìm được a = 8; b = 4

Bài toán 5: cho số 
[image: image49.wmf]7623
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a) Tìm a để 
[image: image50.wmf]76239
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b) Trong các số vừa tìm được của a  có giá trị nào làm cho số 
[image: image51.wmf]762311
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M

không ?


Hướng dẫn


a) Tính tổng các chữ số của 
[image: image52.wmf]7623
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 do đó 
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b) với a = 0 thì số 76023 có 





(7 + 0 + 3) – (6 + 2 ) = 2 
[image: image55.wmf]M
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Tương tự  với a = 9 ta có 





(7 + 9 + 3) – ( 6 + 2) = 11 
[image: image56.wmf]M
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Vậy a= 9 thì 
[image: image57.wmf]762311
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Bài toán 6: Tìm a, b sao cho 
[image: image58.wmf]851

ba

 chia hết 3 và 4

Hướng dẫn 


Lập luận chia hết cho 4 trước ta được a = 2 và a = 6


+ Thay a = 2 vào 
[image: image59.wmf]851

ba

 ta được 
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. Xét tiếp dấu hiệu chia hết cho 3 bằng cách tính tổng các chữ số.
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Lập luận tương tự với a = 6 ta được 
[image: image63.wmf]{
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Bài toán 7: Thay các chữ số x, y bằng chữ số thích hợp để cho 


a) Số 
[image: image64.wmf]275

x

 chia hết cho 5, cho 25, cho 125


b) Số 
[image: image65.wmf]94

xy

 chia hết cho 2, cho 4, cho 8


Hướng dẫn


b) 
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  Hoặc    
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Bài toán 8:Tìm các chữ số a và b sao cho 
[image: image70.wmf]ab

19

 chia hết cho 5 và 8

(Để tìm được a và b ta phải thấy được hai dấu hiệu cơ bản đó là số đó chia hết cho 5 và 8

Vì 
[image: image71.wmf]ab
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 chia hết cho 5 nên b=0 hoặc b=5 và 
[image: image72.wmf]ab
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chia hết cho 8 nên suy ra b=0

Mặt khác , 
[image: image73.wmf]0

19

a

 chia hết cho 8 nên 
[image: image74.wmf]0
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a

chia hết cho 4 khi 
[image: image75.wmf]0

a

chia hết cho 4 suy ra a 
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{0;2;4;6;8}. Ta có 
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 chia hết cho 8 khi 
[image: image78.wmf]0
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a

chia hết cho 8 nên a=2 hoặc a=6. Vậy nếu a=2 thì b=0 và nếu a=6 thì b=0 nên số cần tìm là 1920 và 1960
Bái toán 9: Chữ số a là bao nhiêu để 
[image: image79.wmf]96
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 chia hết cho cả 3 và 8

vì 
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 EMBED Equation.3  [image: image84.wmf]M

8 
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100a + 96 
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8 suy ra 100a
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vậy a là số chẵn
[image: image88.wmf]®

a (( 2, 4, 6, 8}  (1).
vì 
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(a + a + a + a + a + 9 + 6 ) 
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5a + 15 
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mà 15
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   5a
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3

mà (5, 3) = 1


Suy ra a 
[image: image98.wmf]M

 3  vậy a (( 3, 6 ,9}  (2). 

Từ (1) và (2 ) suy ra a = 6

KL: Vậy số phải tìm là 6666696.

Bài toán 10: Tìm chữ số a để 
[image: image99.wmf]1
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 EMBED Equation.3  [image: image100.wmf]M
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HD: tổng các chữ số hàng lẻ là 2 + a .Tổng các chữ số hàng chữ là  2a.

* Nếu 2a ( a + 2 
[image: image101.wmf]Û

 a ( 2 thì 2a – (a + 2) = a -2 ( 9 – 2 = 7

mà (a - 2) 
[image: image102.wmf]M

11 nên a - 2 = 0 
[image: image103.wmf]Û

a = 2 

* Nếu 2a ( a + 2 
[image: image104.wmf]Û

 a ( 2  thì (a + 2) - 2a = 2 - a  mà 2 hoặc là 1 không chia hết cho 11.Vậy a=2
Bài toán 11:Tìm x để 
[image: image105.wmf]19943
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 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9


Hướng dẫn
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Vì 
[image: image107.wmf]19
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 nên 
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Từ đó ta được x = 24; x = 30
3.Dạng 3: Chứng minh chia hết đối với biểu thức số
Bài toán 12: Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 9 không?

a) 1251+5316

b) 5436-1234

c) 1.2.3.4.5.6 + 27

Hướng dẫn: dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9 để lập luận

Bài toán 13: Cho M = 7.9.11.13 + 2.3.4.7


                    N = 16 354 + 675 41

Chứng tỏ rằng: M chia hết cho 3

                            N chia hết cho 5

Ta có: 7.9.11.13 
[image: image109.wmf]M

 3( vì 
[image: image110.wmf]93
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                2.3.4.7 
[image: image111.wmf]M

 3 (vì 3 
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 3)

7.9.11.13 + 2.3.4.7 
[image: image113.wmf]M
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Vậy M chia hết cho 3
Ta có giá trị của tổng 16 354 + 67 541 có chữ sô tận cùng là 5 nên chia hết cho 5

Vậy N chia hết cho 5
Bài toán 14: Cho A= 2.4.6.8.10 + 40

Chứng tỏ rằng: a) A chia hết cho 8

                        b) A chia hết cho 5


Hướng dẫn


a) Dựa vào tính chất chia hết của một tổng ta lập luận

2.4.6.8.10 
[image: image114.wmf]8
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 ( vì tích có chứa thừa số 8)
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[image: image116.wmf]2.4.6.8.10408

ị+

M


Vậy A chia hết cho 8

b) Tương tự 
[image: image117.wmf]2.4.6.8.105
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( vì 10 chia hết cho 5)  ;  
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Bài toán 15: Chứng minh rằng 
[image: image120.wmf]5432
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và 5 
Hướng dẫn:Theo đề bài ta suy ra chữ số tận cùng  (CSTC) của từng lũy thừa trong bài 

995 – 984 + 973 – 962 =…9 - …6 +…3 – …6 =… 0  

Biểu thức đã cho có giá trị chứa CSTC là 0 nên chia hết cho 2 và 5

Vậy 
[image: image121.wmf]5432

999897962

-+-

M

 và 5
4. Dạng 4:Chứng minh tổng, tích các số liên tự nhiên liên tiếp chia hết cho một số

Bài toán 16: Chứng tỏ rằng tích hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2.

Gv cần gợi mở rằng: ở đây ta chứng minh bài toán trên đúng với mọi cặp giá trị liên tiếp trong N, chứ không phải chỉ cần chỉ ra một hoặc hai cặp giá trị là đủ mà phải đi chứng minh đúng dưới dạng tổng quát.

Gọi hai số tự nhiên liên tiếp là: a, a+1

· Nếu a 
[image: image122.wmf]M

 2  thì bài toán đã được giải

· Nếu a 
[image: image123.wmf]M

 2 thì a chia 2 dư 1

Ta có a= 2k + 1.

       a + 1 = 2k + 1 + 1 

                = 2k + 2 
[image: image124.wmf]M

 2

Vậy trong hai số tự nhiên liên tiếp bao giờ cũng có một số chia hết cho 2.Cho nên tích hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2

Bài toán 17: Chứng minh tích ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3.
Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là a, a+1, a+2 

· Nếu a 
[image: image125.wmf]M

 3 thì bài toán đã được giải

· Nếu a = 3k+1(nghĩa là a chia 3 dư 1) thì lúc đó 

Ta có a+2= 3k+1+2 = 3k+3 
[image: image126.wmf]M

 3

· Nếu a= 3k+2 (nghĩa là a chia 3 dư 2) thì lúc đó

 Ta có a+1= 3k+2+1

                = 3k+3 
[image: image127.wmf]M

 3

Vậy trong ba số tự nhiên liên tiếp bao giờ cũng có một số chia hết cho 3.

Cho nên tích ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3

Bài toán 18: Chứng minh rằng tổng ba số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3 nhưng tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp thì không chia hết cho 4

Gọi ba số tự nhiên liên tiếp n, n+1, n+2

Tống của chúng là: n + n+1 + n+2 = 3n +3 
[image: image128.wmf]M

 3

Vậy tổng ba số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3
Tương tự tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp là: 4n + 6  
[image: image129.wmf]M

 4(vì 6
[image: image130.wmf]M

4)
 Vậy tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp không chia hết cho 4                                                                           
Bài toán 19: Chứng minh rằng tích hai số chẵn liên tiếp chia hết cho 8

Gọi hai số chẵn liên tiếp là 2n, 2n+2 (n
[image: image131.wmf]Î

N)

Tích 2n.(2n+2) = 2.n.2.(n+1)

                         = 4.n.(n+1)

  Ta có n.(n+1) là tích hai số tự nhiên liên tiếp nên chia hết cho 2( theo bài toán 16)

Vì thế 4.n.(n+1) 
[image: image132.wmf]M

 8

Vậy tích hai số chẵn liên tiếp chia hết cho 8
Bài toán 20: Chứng minh rằng tích ba số chẵn liên tiếp chia hết cho 48
Gọi ba số chẵn liên tiếp là 2n, 2n +2, 2n +4 ((n
[image: image133.wmf]Î

N)

Tích 2n.(2n+2).(2n+4) = 2.n.2(n+1).2(n+2)

                                       = 8.n.(n+1).(n+2)

Ta có n.(n+1) là tích hai số tự nhiên liên tiếp nên chia hết cho 2( theo bài toán 16)
Ta có n.(n+1).(n+2) là tích ba số tự nhiên liên tiếp nên chia hết cho 3(theo bài toán 17)

Mà (2,3) = 1 nên n.(n+1).(n+2) chia hết cho 6

Vì thế  8.n.(n+1).(n+2) 
[image: image134.wmf]M

 48 

Vậy tích ba số chẵn liên tiếp chia hết cho 48
5. Dạng 5: Dạng toán vận dụng nguyên lí Đirichlê

Đối với dạng toán vận dụng nguyên lí Đirichlê giáo viên không đi sâu mà chỉ giới thiêu cho học sinh biết và bài tập áp dụng dạng suy luận dễ hiểu.

Bài toán 21: Cho ba số lẻ. chứng minh rằng tồn tại hai số có tổng hoặc hiệu chia hết cho 8

Một số lẻ chia cho 8 thì số dư chỉ có thể là một trong bốn số sau: 1;3;5;7. ta chia 4 số dư này ( 4 con thỏ) thành 2 nhóm (2 lồng)


Nhóm 1: dư 1 hoặc dư 7


Nhóm 2: dư 3 hoặc dư 5

Có 3 số lẻ (3 thỏ) mà chỉ có hai nhóm số dư nên tồn tại hai số thuộc cùng một nhóm

· Nếu 2 số dư bằng nhau thì hiệu của chúng chia hết cho 8

· Nếu 2 số dư khác nhau thì tổng của chúng chi hết cho 8

Bài tập tương tự:

Cho ba số nguyên tố lớn hơn 3.Chứng minh rằng tồn tại hai số có tổng hoặc hiệu chia hết cho 12

Hướng dẫn: Một số nguyên tố lớn hơn 3 chia cho 12 thì số dư chỉ có thể là 1 trong 4 số 1; 5; 7; 11.

Chia làm hai nhóm:


Nhóm 1: dư 1 hoặc dư 11


Nhóm 2: dư 5 hoặc dư 7

Giải tiếp như bài toán 18

6.Dạng 6: Tìm điều kiện để một biểu thức chia hết cho một số, chia hết cho một biểu thức 
Bài toán 22: Tìm số tự nhiên n sao cho n + 4 
[image: image135.wmf]M

 n +1  

Giải:   Ta cã: (n + 4) = (n+ 1) + 3
Mà (n + 1) 
[image: image136.wmf]M

 (n + 1) nên để (n + 4) 
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 (n + 1) thì 3 
[image: image138.wmf]M

 n + 1 

hay n + 1 ( ¦(3).

Mặt khác: ¦(3) ={1; 3}

+) Nếu n + 1 = 1 -> n = 0 (thoả mãn)

+) Nếu n + 1 = 3 -> n = 2 (thoả mãn).

Vậy với n = 0; n = 2 thì n + 4 
[image: image139.wmf]M

 n+1

Bài toán 23: Tìm số tự nhiên n để:   n2 + 2n - 4 
[image: image140.wmf]M

 11

Giải:

[image: image141.wmf]2

n + 2n - 4 =(n-3) (n+5) + 11

(n-3) (n-5)   11
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image142.wmf]Þ

  n = B(11) + 3
hoÆc n =B(11) - 5.

  *   Trên đây là một số ví dụ và một số dạng bài tập về "phép chia hết". Các bài toán về "phép chia hết" thật đa dạng  và phong phú. nếu như chúng ta chỉ hướng dẫn học sinh giải những bài tập ở mức độ trung bình thì các em chưa thể thấy được "cái hay" của dạng toán này, đồng thời có khi các em còn có cảm giác là khó và phức tạp. Qua các bài tập trên ta thấy, mặc dù mỗi dạng bài tập  sử dụng phương pháp biến đổi ban đầu khác nhau, nhưng cuối cùng đều quy về định nghĩa và các tính chất của phép chia hết. Chính vì vậy, việc nắm vững định nghĩa về phép chia hết, các tính chất và các dấu hiệu chia hết là vấn đề then chốt giúp học sinh có thể định hướng được cách giải bài tập giúp học sinh có tư duy sáng tạo và sự linh hoạt khi giải toán. Khi đã làm được như vậy thì việc giải các bài toán về phép chia hết đã trở thành niềm  say mê, thích thú của học sinh.

III. Kết quả:
Bằng cách rèn học sinh làm nhiều bài tập dưới nhiều hình thức khác nhau .

Qua một kì học áp dụng các biện pháp trên , tuy còn nhiều điều phải nói đến, song kết quả học tập của các em đã bước đầu thu được kết quả như sau:

Có 6    em  ( Đạt 16,7%) hoàn thành xuất sắc bài tập có tính sáng tạo.

Có  20   em ( Đạt 55,6 %) làm hết bài tập, biết lập luận và trình bày.

Có 10   em ( Đạt 27,7 %) làm được 2/3 số bài tập, tuy nhiên phần lập luận chưa chặt chẽ, trình bày còn hạn chế.

Khi trao đổi với phụ huynh về kết quả học tập của học sinh, đa số phụ huynh đều cho rằng các em đã hứng thú học tập, say sưa làm bài toán. Không khí học tập giờ toán trong lớp sôi nổi, hiệu quả rõ rệt.

Sau mét kì học, kết quả bộ môn toán của lớp 6D do tôi phụ trách đã có sự biến đổi rất nhiều so với đầu năm, có học sinh học yếu, nhiều em đã vươn lên đạt khá, giỏi bộ môn.

Kết quả kì I như sau : Tổng số HS lớp 6D
	        Xếp loại
Thời kỳ
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Đầu năm
	1em-3%
	10em-27,8%
	18em-49,8%
	7em-19,4%

	Cuối năm
	6em-16,7%
	21em-58,1%
	8em-22,2%
	1em-3%


Phần  III:  Kết luận, kiến nghị

    ĐÓ gióp học sinh hiểu sâu sắc từng vấn đề thì ngoài việc nghiên cứu kỹ các dạng bài tập , chuẩn bị bài một cách chu đáo, giáo viên còn cần có “nghệ thuật giảng dạy” phương pháp  giảng dạy hợp lý . Kinh nghiệm cho thấy , với bài tập nâng cao về tính chia hết cho học sinh lớp 6 cần phải hướng dẫn các em một cách dần dần , đi từ những vấn đề đơn giản , cơ bản , sau đó thay đổi một vài chi tiết để nâng dần đến bài tập phức tạp hơn . Sau mỗi bài giáo viên cần củng cố phương pháp giải quyết và có thể khai thác thành bài toán mới bằng cách thay đổi dữ kiện để học sinh tự mình vân dụng .Việc bồi dưỡng chuyên đề này sẽ giúp học sinh có thêm kiến thức cơ bản và kỹ năng giải quyết bài tập trong các kỳ thi học sinh giỏi .Việc thực hiện chuyên đề giải các bài tập về phép chia hết , sẽ giúp học sinh  có thêm kiến thức cơ bản và kỹ năng giải quyết bài tập trong các kỳ thi HS giỏi, góp phần nâng cao chất l​îng mũi nhọn trong nhà tr­​êng .
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng với kiến thức còn hạn chế chắc chắn tôi chưa thể đưa ra vấn đề một cách trọn vẹn được , mong các thầy cô giáo đóng góp ý kiến xây dựng để đề tài này được hoàn thiện hơn .
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Mạo Khê , ngày 15 tháng 3 năm 2014
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